Báo cáo
Tổng quan về Phát triển kinh tế hộ 

Tại Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa,

 Lâm Đồng và Long An
Lời giới thiệu
 Chương trình “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp” (BSPS) do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch cùng hợp tác triển khai nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
  
Mục tiêu của Chương trình BSPS nhất quán với Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam (CPRGS), với cam kết phát triển khu vực doanh nghiệp như một trong các biện pháp xoá bỏ đói nghèo.

Nội dung cơ bản của BSPS là tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển khu vực tư nhân ở cấp vĩ mô, cấp tỉnh và cấp vi mô.

Chương trình có 5 hợp phần chính bao gồm: (1) Môi trường kinh doanh ở địa phương; (2) Cải thiện thị trường lao động; (3) Dịch vụ kinh doanh phục vụ cạnh tranh toàn cầu; (4) Giải quyết tranh chấp thương mại; (5) Nghiên cứu phát triển khối doanh nghiệp và hộ gia đình.
Trong Hợp phần về phát triển doanh nghiệp và hộ gia đình, Chương trình BSPS đã hình thành dự án nghiên cứu phát triển hộ kinh doanh gia đình. Mục tiêu của dự án này là: 
(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế hộ gia đình ở 7 tỉnh được Chính phủ lựa chọn gồm: Phú Thọ, Hà Tây, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An thông qua điều tra khoảng hơn 900 hộ 2 năm một lần, bắt đầu tư năm 2006
(2) Phân tích, đánh giá chính sách về: đất đai, vốn(bao gồm cả tín dụng nông thôn) và lao động đối với kinh tế hộ gia đình. Nhằm đề xuất các kiến nghị với Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách đối với kinh tế hộ.
Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế hộ tại 7 tỉnh nói trên là khảo cứu bước đầu của nhóm nghiên cứu của Ban Chính sách Phát triển Kinh tế Nông thôn-Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW về một số khía cạnh rất cơ bản của kinh tế hộ gia đình hiện nay ở 7 tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào các hộ gia đình ở nông thôn.
Mục đích cơ bản của tổng quan là bước đầu làm rõ những vấn đề cơ bản của kinh tế hộ gia đình ở 7 tỉnh; rà soát các chính sách hiện hành của từng tỉnh đối với kinh tế hộ; xem xét sự phát triển của kinh tế hộ trong điều kiện thị trường. Trên cơ sở đó khuyến nghị những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu thông qua điều tra trực tiếp hộ tại 7 tỉnh và nghiên cứu các cơ chế, chính sách đối với kinh tế hộ ở tầm vĩ mô trong thời gian tới.
Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên đây nhóm nghiên cứu đã hợp tác với chuyên gia nước ngoài, ông Theo Ib Larsen; Viện Kinh tế-trường Đại học Tổng hợp Copenhagen trong việc thiết kế khung nghiên cứu và hợp tác với một số tư vấn trong nước, sở Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai nghiên cứu này.
Kết quả nghiên cứu gồm 7 báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế xã hội và phát triển kinh tế hộ ở 7 tỉnh, đã được hoàn thành để làm tài liệu trung gian cho xây dựng báo cáo tổng quan chung để trình bày tại hội thảo này.
Báo cáo tổng quan chung về kinh tế hộ ở 7 tỉnh gồm 3 phần:
Phần một: Khái quát về chính sách phát triển kinh tế hộ ở Việt Nam.
Phần hai: Phát triển kinh tế hộ tại 7 tỉnh lựa chọn.
Phần ba: Khó khăn chính trong phát triển kinh tế hộ và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
Phần một: Khái quát về chính sách phát triển kinh tế hộ ở 7 tỉnh
1. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 

Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Các chính sách đã tập trung vào phát triển các cở sở và dịch vụ chủ yếu như: thuỷ lợi, giao thông nông nôn, nước sạch và môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 
a. Về thuỷ lợi

Thuỷ lợi là vấn đề quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, do đó trong giai đoạn 2001 - 2005, cả 7 tỉnh đều chú trọng trong vấn đề phát triển hệ thống thuỷ lợi. Trong đó các tỉnh đầu tư lớn như: Hà Tây là 1000 tỷ (chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh), Long An là 756 tỷ (4,5% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh); các tỉnh đầu tư thấp hơn như Lâm đồng (107,6 tỷ); Quảng Nam (379,2 tỷ). Nhờ có sự đầu tư này, hệ thống thuỷ lợi nhiều tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, phục vụ hiệu quả hơn trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. 
b. Giao thông nông thôn


Xây dựng giao thông nông thôn trong nhiều năm qua đã trở thành phong trào rộng lớn góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Để thực hiện được vấn đề này, vốn đầu tư thường được huy động từ 3 nguồn là từ ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp, và vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả sau 5 năm đầu tư, tỷ lệ các xã có đường ô tô đến tận trung tâm xã được nâng cao; như Phú Thọ (100%), Quảng Nam (90,2%), Long An (83%).
c. Nước sạch và vệ sinh môi trường

Trong 5 năm 2001 - 2005, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tăng lên đáng kể. Tính đến năm 2005, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 53% (Khánh Hoà) đến 80% (Long An). Các tỉnh đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng nước sạch và có tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tăng nhanh là Quảng Nam, Long An.  
d. Giáo dục phổ thông

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục cũng được chú trọng, vì vậy trường lớp đã tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, chất lượng dạy và học được nâng lên đã góp phần nâng cao trình độ dân trí và phát triển nguồn nhân lực. Tỷ lệ phổ cập cấp 1 đạt 100% ở cả 7 tỉnh nghiên cứu, tỷ lệ trường học kiên cố đạt từ 50% (Hà Tây) đến 100% (Long An).

®. Y tế và sức khoẻ cộng đồng


Các tỉnh đã đàu tư phát triển cơ sở y tế trong nông thôn, do đó phần lớn các xã ở 7 tỉnh đều có trạm y tế xã. Các tỉnh đạt 100% số xã có trạm y tế là  Hà Tây, Khánh Hoà, Long An, Quảng Nam; tỉnh có tỷ lệ thấp hơn là Lâm Đồng(94%). Cùng với đó, số lượng bác sỹ làm việc tại các trạm y tế cũng tăng mạnh. Như Long An, năm 2000 có 33,3% số trạm y tế xã có bác sỹ, đến năm 2005 đã tăng lên 80% (tăng 46,7%). 

2. Chính sách khoa học công nghệ đối với nông nghiệp, nông thôn
Một trong những nội dung chủ yếu của chính sách khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2005 là huy động các nguồn lực để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Chính sách khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã được triển khai trên 2 mảng chính là công tác phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi và chuyển giao công nghệ mới cho người sản xuất ở nông thôn(khuyến nông, lâm, ngư nghiệp và khuyến công). 
a. Về công tác giống: 
Các tỉnh đã đầu tư mạnh cho các cơ sở giống cây trồng, vật nuôi nhằm tạo ra nhiều giống mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đặc điểm tự nhiên từng vùng. Nhờ đó, nhiều diện tích đã được sử dụng giống mới, giống cao sản (80% diện tích gieo trồng lúa ở Long An được trồng bằng giống cao sản, đặc sản), hình thành nhiều vùng chuyên canh cây trồng, cơ cấu sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng giá trị cao. Trong cả giai đoạn 2001 - 2005, các tỉnh đầu tư mạnh trong vào công tác giống là Khánh Hoà (80,1 tỷ), Hà Tây (40 tỷ), Quảng Nam (19 tỷ).... 
b. Về công tác khuyến nông, lâm và khuyến ngư:  
Đi cùng với công tác giống, công tác khuyên nông cũng được đẩy mạnh. Nhờ đó, những thành tựu từ nghiên cứu giống đã được chuyển giao kịp thời tới người dân sử dụng. Hệ thống khuyến nông, lâm và ngư đã được triển khai đến tận cơ sở với 2 hình thức phổ biến là mở lớp tập huấn và xây dựng mô hình. Các tỉnh đầu tư mạnh vào công tác khuyến nông là Quảng Nam (14,.8 tỷ), Hà Tây (7,1 tỷ)...

3. Chính sách thuế và vốn tín dụng cho sản xuất nông nghiệp
a.Chính sách thuế: 
Việc sử dụng công cụ thuế được coi là có hiệu quả trong việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Chính sách thuế trong những năm vừa qua đã được áp dụng với 3 hình thức chủ yếu là: giảm thuế đầu vào cho sản xuất, trợ giá cho nông sản và giảm thuế thu nhập cho người sản xuất có thu nhập cao. 
Các tỉnh thực hiện tốt chính sách thuế đối với người dân nông thôn là Hà Tây, Nghệ An. Trong 5 năm 2001 - 2005, tỉnh Hà Tây đã miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với tổng giá trị là 152,5 tỷ đồng, chưa thu thuế thu nhập với các trang trại có thu nhập cao. Cũng trong giai đoạn đó, Nghệ An đã trợ giá lúa lai, ngô lai, lạc giống mới.. cho hàng nghìn héc-ta (diện tích lúa được trợ giá là 9.771ha, ngô là 45.275 ha...).
b.Về chính sách tín dụng: 
Ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trựo giống và chính sách ưu đãi về thuế, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, và ngành nghề nông thôn còn được ngân sách các tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư. Chính sách hỗ trợ này thể hiện rất rõ khi nông dân vay vốn ngân hàng (Ngân Hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp, Quỹ hỗ trợ Phát triển) để mua sắm máy móc, trang bị cơ giới hoá nông nghiệp. Người vay không phải thực hiện thủ tục phức tạp, lãi suất thấp. Các tỉnh thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tín dụng như Hà Tây, Nghệ An, Lâm Đồng.  

4. Chính sách tạo việc làm và xoá đói, giảm nghèo
a.Hỗ trợ tạo việc làm: 
Nhằm giải quyết việc làm cho lao động trong độ tuổi, nhưng chưa có việc làm, tất cả 7 tỉnh trong giai đoạn vừa qua đã hết sức cố gắng tạo việc làm cho người dân. Sự hỗ trợ này được thể hiện bằng cách tạo việc làm mới (tại các khu công nghiệp, cơ sở chế biến), hoặc mở các lớp tập huấn, dạy nghề  cho người lao động để tìm việc làm mới. Các tỉnh thực hiện tốt chính sách này là Nghệ An (tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 36% năm 1995 xuống còn 15% năm 2005), Khánh Hoà (năm 2004, đã chi ngân sách 650 triệu đồng để dạy nghề cho đối tượng chính sách và nông dân), Long An (tạo việc làm mới cho 30.000 lao động, tập huấn dạy nghề cho 850 nông dân, đưa 1000 nông dân thăm quan các mô hình sản xuất tiếnbộ), Lâm Đồng (5 năm từ 2001 - 2005 đã giải quyết việc làm cho 113.000 lao động).
b. Xoá đói, giảm nghèo: 
Ngoài việc tạo công ăn, việc làm, các tỉnh đã có một số giải pháp giúp người dân xoá đói giảm nghèo thông qua: cấp học bổng cho học sinh nghèo, cấp thẻ khám bệnh miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ làm nhà và cung cấp giống cây trồng vật nuôi cho đồng bào thiểu số...

5. Chính sách thị trường và hỗ trợ kinh tế hộ tiêu thụ sản phẩm
Trong giai đoạn 2001 - 2005, các tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là việc thực hiện Quyết đinh 80/2002/QĐ-TTg của Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá theo hợp đồng. Các tỉnh đã đầu tư để quy hoạch vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ, hỗ trợ kinh phí triển lãm, tiếp thị, hỗ trợ chi phí vận chuyển và chi phí thuê mặt bằng, cũng như trợ giá vận chuyển hàng hoá. Các tỉnh thực hiện tốt như Khánh Hoà (từ năm 2001 - 2005 tỉnh đã hỗ trợ 11,3 tỷ đồng để hỗ trợ dân phát triển vùng nguyên liệu, triển lãm và tiếp thị sản phẩm), Hà Tây (từ năm 2001-2005, tỉnh đã chi 1,6 tỷ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng rau an toàn). Lâm Đồng (toàn tỉnh đã có 38 doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân),    

Tuy nhiên, công việc này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bởi vì thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh dịch bệnh, kiểu dáng và xuất xứ hàng hoá. Trong khi đó, sản suất nông nghiệp của các tỉnh hiện nay quy mô sản xuất còn manh mún, công nghệ sản xuất và chế biến lạc hậu.

6. Chính sách đất và sử dụng đất

Để thực hiện tốt việc quản lý đất đai và tài nguyên, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định là Nghị định 01/CP và 02/CP về việc giao đất, giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng ở nông. Hiện nay, các tỉnh đã thực hiện tốt chính sách giao đất nông, lâm nghiệp cho nhiều đối tượng khác nhau như từng hộ nông dân, nhóm hộ, cộng đồng thôn bản. Cùng với việc giao đất, giao rừng, các tỉnh đã đầu tư kinh phí trồng mới rừng, tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng các mô hình sản xuất nhằm giúp hộ sử dụng hiệu quả mảnh đất do nhà nước giao. Nhờ đó, tài nguyên rừng được bảo vệ tốt hơn, độ che phủ rừng ngày được nâng cao, giảm cường độ thoái hoá đất. Các tỉnh thực hiện tốt công việc này là: Hà Tây (đạt 90% so với tổng diện tích phải giao), Quảng Nam (đạt 86,4% so với tổng diện tích phải giao), Phú Thọ (đạt 97% so với tổng diện tích phải giao).
Ngoài việc quản lý tốt việc sử dụng đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Hiện nay, đã có nhiều tỉnh thực hiện mô hình canh tác kết hợp nông lâm, thuỷ sản đạt giá trị sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha như Lâm Đồng, Hà Tây, Khánh Hoà, Long An...

Phần hai: Phát triển kinh tế hộ tại  7 tỉnh 
1. Một số nét khái quát chung về hộ gia đình
Biểu 1a: Số lượng hộ phân theo ngành nghề kinh doanh
	
	Cả nước
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng
	Long An

	      Tổng số
	13906477
	523829
	293705
	561809
	291781
	141045
	175671
	249933

	Hộ nông nghiệp
	10689753
	368533
	230218
	462981
	230839
	86128
	160797
	183238

	Hộ lâm nghiệp
	26606
	131
	636
	770
	218
	404
	1075
	722

	Hộ thuỷ sản
	512342
	2079
	384
	13403
	14460
	20134
	153
	6,537

	HỘ CN, TTCN
	634042
	54476
	15781
	14260
	7100
	7865
	2359
	18,006

	Hộ xây dựng
	164610
	8721
	2432
	2152
	3280
	3882
	537
	6,581

	Hộ T. Nghiệp
	817831
	37739
	12241
	17554
	13461
	11039
	5202
	18413

	Hộ vận tải
	143692
	4428
	3014
	3099
	1348
	1926
	810
	5129

	Hộ d.vụ khác
	547671
	29446
	19486
	24673
	9589
	6457
	3338
	7294

	Hộ khác
	369930
	18276
	9513
	22917
	11486
	3210
	1400
	4013


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003, Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001.

Số liệu thống kê các loại hộ cho thấy, trên phạm vi cả nước cũng như tại từng tỉnh, hộ nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nông nghiệp không giống nhau giữa các vùng và giữa các tỉnh. Lâm Đồng có tỷ lệ hộ nông nghiệp cao nhất chiếm tới 91,53%, trong khi đó Khánh Hòa có tỷ lệ hộ nông nghiệp thấp nhất với 61,06%. Các tỉnh còn lại tỷ lệ hộ nông nghiệp chiếm từ 70-78%. 
Ngành nghề sản xuất kinh doanh của hộ phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vào lợi thế so sánh của chính địa phương đó. Chẳng hạn, trong số 7 tỉnh nghiên cứu, Khánh Hòa có lợi thế về phát triển nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ hộ thủy sản của Khánh Hòa lên tới 14,27% trong khi các tỉnh khác chỉ từ 1-4% số hộ.

Theo kết quả các cuộc điều tra về mức sống dân cư các năm 1993, 1998, 2002 và 2004 thì quy mô nhân khẩu bình quân/hộ trong cả nước có xu hướng giảm xuống. Nếu như năm 1993, bình quân mỗi hộ có 4,97 người thì các năm sau đó quy mô nhân khẩu của hộ giảm xuống liên tục, cụ thể như sau, năm 1998: 4,7 người/hộ, năm 2002: 4,4 người/hộ và 2004: 4,36 người/hộ. Đây là kết quả chung của công tác kế hoạch hóa gia đình, của việc tách hộ làm cho quy mô gia đình chuyển dần về quy mô gia đình hạt nhân. Kết quả điều tra năm 2004 cũng cho thấy, quy mô nhân khẩu của hộ gia đình tại khu vực nông thôn là 4,41 người, cao gấp 1,05 lần so với quy mô gia đình tại khu vực đô thị.
Tình hình nhân khẩu bình quân/hộ gia đình ở 7 tỉnh được phản ánh qua biểu số liệu sau:
Biểu 1: Quy mô nhân khẩu của hộ phân theo nhóm thu nhập năm 2004
	
	Chung
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5

	Cả nước
	4,36
	4,76
	4,57
	4,34
	4,23
	3,96

	Phú Thọ
	4,25
	4,96
	4,48
	4,19
	3,79
	3,53

	Hà Tây
	4,25
	4,26
	4,52
	4,23
	4,21
	3,91

	Nghệ An
	4,46
	5,04
	4,54
	4,25
	3,92
	3,51

	Quảng Nam
	4,14
	4,18
	4,17
	4,17
	4,10
	3,90

	Khánh Hòa
	4,49
	5,26
	5,09
	4,54
	4,15
	3,85

	Lâm Đồng
	4,66
	5,31
	5,13
	4,49
	4,50
	4,02

	Long An
	4,18
	4,22
	4,27
	4,13
	4,37
	3,89


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm  2004.

Biểu 1 cho thấy, quy mô nhân khẩu của hộ gia đình tại Quảng Nam, Long An, Phú Thọ và Hà Tây thấp hơn bình quân của cả nước, trong khi đó quy mô gia đình của Nghệ An, Khánh Hòa và Lâm Đồng lại cao hơn. Điều đặc biệt là tại tất cả 7 tỉnh, nhóm hộ nghèo (nhóm 1) có số nhân khẩu lớn hơn so với nhóm hộ giàu (nhóm 5). Kết quả điều tra năm 2004 cũng cho thấy, nhóm hộ nghèo có đông con hơn những lại ít lao động hơn nhóm hộ giàu. Số người từ 0-14 tuổi ở nhóm nghèo nhất chiếm tỷ lệ cao 36,1% trong khi nhóm giàu nhất chỉ chiếm 25,5%. Ngược lại số người trong nhóm 15-59 tuổi của nhóm giàu nhất lại chiếm tới 64,5% trong khi tại nhóm nghèo nhất chiếm có 52,8%. Đông con, thiếu lao động là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng đói nghèo của hộ.
2. Tình hình sử dụng đất đai của hộ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

Đối với kinh tế hộ, đặc biệt là hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đất đai là tài sản đặc biệt, là tư liệu sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của gia đình. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa lớn, trực tiếp tới thu nhập và đời sống của hộ gia đình.
a. Về đất nông nghiệp.. 

Phân bổ đất sản xuất nông nghiệp đã diễn ra không đồng đều giữa các tỉnh. Biểu 2 cho thấy, tỉnh Hà Tây thuộc vùng đồng bằng đất người đông, nên đất đai phân bổ cho mỗi hộ rất ít, bình quân mỗi hộ chỉ có 0,42 ha, trong đó đất nông nghiệp 0,33 ha và đất ở 242 m2. Hộ gia đình ở Lâm Đồng có bình quân diện tích đất đai lớn nhất, đạt 5,56 ha/hộ, trong đó đất nông nghiệp 1,5 ha; ở Long An bình quân tổng diện tích trên một hộ là 1,8 ha, nhưng đất nông nghiệp đạt ???….ha. Với quy mô diện tích đất đai nông nghiệp như vậy, việc phát triển sản xuất hàng hoá là rất khó khăn, chưa kể số diện tích này lại không tập trung, mà phân nhỏ thành nhiều mảnh cho mỗi hộ nông dân
Biểu 2: Bình quân diện tích đất đai của hộ
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Cả nước
	Phú Thọ
	Hà Tây
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng
	Long An

	Tổng diện tích
	ha
	2,4
	1,2
	0,42
	2,93
	3,57
	3,68
	5,56
	1,80

	- Đất nông nghiệp
	ha
	0,9
	0,44
	0,33
	0,42
	0,48
	0,95
	1,50
	1,33

	- Đất ở
	m2
	322
	259
	242
	267
	247
	397
	364
	440


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003, Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001.
Biểu số 3 phản ánh sự tiếp cận không đều của các hộ sản xuất nông nghiệp tới nguồn lực đất đai. Long An là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp/hộ lớn nhất, nhưng cũng là tỉnh có tỷ lệ hộ nông dân không đất lớn nhất (10,6%). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nông dân không đất sản xuất như:  gặp khó khăn phải chuyển nhượng đất, kinh doanh thua lỗ, không biết tính toán, thích đi làm thuê cho các hộ khác hơn tự canh tác trên đất đai của mình …). Nhưng Long An cũng là tỉnh có tỷ lệ hộ nông dân có diện tích đất vượt hạn điền lớn nhất, chiếm 7,4% số hộ, đặc biệt có hộ đã tích tụ được diện tích trên 10 ha. Tình hình này cũng diễn ra tương tự tại Lâm Đồng, phản ánh mức độ tích tụ và tập trung ruộng đất cũng như trình độ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại Long An và Lâm Đồng cao hơn các tỉnh khác.
Biểu 3: Cơ cấu quy mô đất nông nghiệp của hộ   Đơn vị: %
	 
	Cả nước
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hoà
	Lâm Đồng
	Long An

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Không đất 
	4,16
	0,38
	0,27
	0,29
	0,32
	6,23
	2,17
	10,58

	<0,2 ha
	25,15
	49,80
	31,85
	24,39
	29,49
	17,53
	7,27
	7,46

	0,2-0,5 ha
	39,19
	44,46
	51,54
	54,43
	48,98
	35,45
	21,06
	23,51

	0,5-1 ha
	16,42
	4,91
	14,55
	14,71
	16,10
	22,78
	29,92
	24,24

	1-2 ha
	9,9
	0,39
	1,54
	4,25
	3,78
	12,25
	27,67
	19,01

	2-3 ha
	3,16
	0,04
	0,15
	1,20
	0,93
	3,56
	7,78
	7,69

	3-5 ha
	1,57
	0,02
	0,08
	0,61
	0,32
	1,70
	3,28
	5,08

	5-10 ha
	0,4
	0,01
	0,03
	0,11
	0,07
	0,43
	0,74
	2,06

	>10 ha
	0,05
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01
	0,06
	0,10
	0,36


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003, Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001.
Số liệu ở biểu 3 còn cho thấy tình trạng đất nông nghiệp manh mún của các hộ tại các tỉnh phía Bắc (Hà Tây, Phú Thọ, Nghệ An), hầu hết các hộ có diện tích từ 0,2 - 0,5 ha. Rất ít hộ có diện tích vượt hạn điền, nhưng cũng rất ít hộ nông dân không có đất sản xuất. Tính bình quân trong phân bổ đất nông nghiệp tại các tỉnh phía Bắc tuy tạo được công bằng nhất định về đất đai trong nông thôn, nhưng lại bó buộc sự phát triển của sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trói chặt người nông dân vào đất đai.
b. Về đất lâm nghiệp
Biểu 4: Cơ cấu quy mô đất lâm nghiệp của hộ       (Đơn vị: %)
	 
	Cả nước
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng
	Long An

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D​­íi 1 ha
	47,41
	60,31
	54,87
	55,06
	76,15
	78,96
	88,09
	24,93

	1-3 ha
	21,31
	22,90
	16,04
	20,65
	11,93
	15,59
	2,05
	33,10

	3-5 ha
	10,87
	6,11
	8,02
	5,84
	1,83
	2,97
	1,12
	19,53

	5-10 ha
	9,8
	4,58
	9,12
	4,68
	1,83
	1,98
	0,19
	15,79

	10-20 ha
	5,85
	2,29
	7,39
	5,71
	2,75
	0,50
	0,84
	4,85

	Trên 20 ha
	4,75
	3,82
	4,56
	8,05
	5,50
	0,00
	7,72
	1,80


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003, Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001.
Đối với hộ sản xuất lâm nghiệp, bình quân diện tích đất lớn hơn so với hộ nông nghiệp. Tuy phần lớn số hộ có diện tích dưới 3 ha nhưng tỷ lệ hộ có diện tích trên 5 ha ở một số tỉnh chiếm tới trên 20% số hộ (Phú Thọ, Nghệ An, Long An). Kinh doanh nông lâm kết hợp, trồng rừng để có thu nhập từ đất lâm nghiệp là nguồn thu chính của hộ lâm nghiệp.
c. Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Biểu 5: Quy mô mặt nước nuôi trồngthủy sản  (đơn vị %)
	 
	Cả nước
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng
	Long An

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	D​­íi 0.1 ha
	76,94
	60,91
	89,82
	88,73
	41,17
	8,60
	61,89
	73,63

	0,1-0,2 ha
	7,17
	14,15
	6,12
	6,37
	20,50
	9,96
	25,12
	8,71

	0,2-0,5 ha
	5,11
	13,12
	2,47
	2,99
	29,66
	43,90
	10,84
	10,98

	0,5-1 ha
	3,41
	6,31
	0,67
	0,86
	6,64
	25,14
	1,52
	5,21

	1-2 ha
	3,98
	3,92
	0,44
	0,62
	1,60
	8,47
	0,37
	1,35

	Trên 2 ha
	3,40
	1,59
	0,48
	0,42
	0,44
	3,93
	0,26
	0,12


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003, Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001.

Khánh Hòa là tỉnh phát triển mạnh và sớm nghề nuôi trồng thủy sản. Trong khi các tỉnh có quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản chủ yếu dưới 0,2 ha, thì đa phần hộ nuôi trồng thủy sản ở Khánh Hòa có diện tích từ 0,2-1 ha (chiếm 69% số hộ), đặc biệt một số hộ có diện tích trên 2 ha (chiếm 3,93%). Với quy mô diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản như vậy cho phép nông dân Khánh Hòa trang bị đầu tư nuôi trồng theo phương thức bán công nghiệp và công nghiệp, dễ dàng hơn trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp như vậy tạo điều kiện cho ngành chế biến thủy sản phát triển do nguồn nguyên liệu được cung cấp tương đối ổn định.
d. Kết quả sử dụng đất nông lâm và thuỷ sản
Hình 1: Giá trị thu hoạch/ha đất (triệu đồng)
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                      Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê

Hình 1 cho thấy, giá trị thu hoạch/ha đất lâm nghiệp rất thấp, chỉ đạt từ 200-600 ngàn đồng ha. Với mức giá trị thu hoạch như vậy, đời sống của người làm nghề rừng không đảm bảo, việc chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản để có thu nhập, ổn định cuộc sống hàng ngày là điều dễ lý giải nếu như không có các chính sách thích hợp đối với người kinh doanh lâm nghiệp.
Giá trị thu hoạch bình quân/ha đất nông nghiệp đạt từ 10-28 triệu. Số liệu cho thấy Hà Tây đạt trình độ thâm canh nông nghiệp cao, mỗi ha cho thu hoạch 28 triệu đồng, thấp nhất là Khánh Hòa cho giá trị thu hoạch 10 triệu đồng/ha. Tuy nhiên thu nhập của hộ nông dân trong các tỉnh không phải tương ứng với giá trị thu hoạch/ha đất canh tác mà tùy thuộc vào mức độ đầu tư, giá trị của vật tư hàng hóa đã bỏ ra sản xuất hàng hóa đó. Thông thường mức độ đầu tư thâm canh cao sẽ cho giá trị thu hoạch cao, nhưng không đồng nghĩa với thu nhập của hộ nông dân cũng sẽ cao tương ứng.
Khánh Hòa là tỉnh có giá trị thu hoạch/ha mặt nước nuôi trồng thủy sản cao nhất, đạt trên 121 triệu đồng, tiếp đó là Quảng Nam với 84 triệu/ha. Điều đó cho thấy lợi thế so sánh của tỉnh trong phát triển nuôi trồng thủy sản. Ngược lại giá trị thu hoạch/ha mặt nước nuôi trông thủy sản tại Phú Thọ và Hà Tây lại thấp hơn giá trị thu hoạch của đất sản xuất nông nghiệp. Mặc dầu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí thâm canh nuôi trồng thủy sản lớn nhưng do kém lợi thế so sánh, sản phẩm làm ra tiêu thụ không được giá nên thu nhập của ngành thuỷ sản ở các tỉnh này rất thấp.
3 Tình hình thủy lợi hóa và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của hộ

Mức độ thủy lợi hóa và cơ giới hóa có ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp của hộ. Việc chủ động về tưới tiêu là một trong những khâu quan trọng trong canh tác nông nghiệp đảm bảo mùa màng bội thu. Việc giảm lao động nặng nhọc cho lao động nông nghiệp thông qua đưa máy móc cơ giới vào sản xuất một mặt vừa nâng cao được năng suất lao động mặt khác còn giải phóng được lao động sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp, tạo cơ hội thu nhập cho hộ. Tình hình thuỷ lợi hoá và cơ giới hoá của hộ ở 7 tỉnh được phản ánh qua biểu số liệu sau:
Biểu 6: Tỷ lệ thủy lợi hóa và cơ giới hóa nông nghiệp (%)
	Chỉ tiêu
	Cả nước
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng
	Long An

	Tỷ lệ DT đất NN được tưới tiêu chủ động
	36,15
	65,99
	24,86
	34,85
	32,21
	31,41
	3,15
	79,89

	Tỷ lệ DT đất trồng cây hàng năm được tưới tiêu chủ động
	48,08
	74,01
	38,49
	45,64
	43,74
	39,72
	12,59
	85,18

	Tỷ lệ DT đất lúa được tưới tiêu chủ động
	62,99
	81,53
	46,75
	66,91
	58,45
	75,33
	27,84
	86,28

	Tỷ lệ DT đất NN được làm đất bằng máy
	40,06
	53,53
	1,37
	12,05
	17,68
	49,13
	12,2
	83,08

	Tỷ lệ DT cây hàng năm làm đất bằngmáy
	52,5
	60,92
	2,16
	15,67
	24,1
	63,45
	41,61
	88,7

	Tỷ lệ DT đất lúa được làm đất bằng máy
	63,52
	67,53
	2,39
	16,7
	31,48
	82,93
	52,94
	91,76


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Số liệu biểu 6 cho thấy, năm  2001, sản xuất nông nghiệp tại Long An có trình độ thủy lợi hóa và cơ giới hóa cao nhất, điều này cũng phù hợp với tính chất sản xuất hàng hóa cao của nôg nghiệp Long An. Trong số các tỉnh còn lại, Hà Tây có tỷ lệ thủy lợi hóa cao hơn cả nhờ hệ thống thủy lợi đã được đầu tư tương đối toàn diện trong nhiều năm phục vụ cho việc canh tác lúa nước. Lâm Đồng là tỉnh có tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động thấp nhất (3,15%), sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhờ vào nước trời, tình trạng hạn hán vào mùa khô diễn ra hàng năm trên diện rộng nên việc lựa chọn và bố trí mùa vụ cây trồng là đặc biệt quan trọng đối  với Lâm Đồng nói riêng và vùng canh tác nhờ nước trời nói chung.  Khánh Hòa, tuy tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được thủy lợi hóa chưa cao nhưng việc cơ giới hóa lại diễn ra khá mạnh, 83% diện tích đất trồng lúa được làm đất bằng máy, điều này phù hợp với chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang các họat động phi nông nghiệp đặc biệt là phát triển mạnh ngành dịch vụ tại Khánh Hòa.
4. Tình hình sử dụng lao động của hộ

Mặc dầu biểu 1 đã phản ánh quy mô nhân khẩu của hộ, nhưng trong các ngành sản xuất khác nhau, quy mô nhân khẩu của hộ có ảnh hưởng tới việc huy động và sử dụng lao động của hộ vào tạo thu nhập.
Lâm Đồng và Khánh Hòa là hai tỉnh có bình quân nhân khẩu/hộ cao nhất (4,9 người), số nhân khẩu của hộ tại Hà Tây là thấp nhất (4,4 người). Nhưng nếu xét theo ngành nghề kinh doanh thì hộ thủy sản có số nhân khẩu lớn nhất và thấp nhất là nhân khẩu thuộc về hộ khác, phần lớn là những hộ chính sách, già cả, cô đơn. Nếu xét theo dân tộc thì hộ người Kinh thường có ít người hơn so với hộ người dân tộc ít người. Điều này phụ thuộc vào phong tục tập quán, vào kết quả của cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình.
Biểu 7: Số nhân khẩu của hộ theo ngành sản xuất
	A
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Lâm Đồng
	Khánh Hòa
	Long An

	           Tổng số
	4,4
	4,5
	4,7
	4,6
	4,9
	4,9
	4,6

	  I. Chia theo ngành chính của hộ

	+  Nông nghiệp
	4,4
	4,6
	4,9
	4,7
	5,0
	5,0
	4,7

	+  Lâm nghiệp
	9,0
	4,0
	3,8
	3,5
	3,8
	4,8
	4,6

	+  Thuỷ sản
	4,8
	5,2
	5,0
	4,7
	6,8
	5,6
	5,1

	+  Công nghiệp
	4,6
	4,0
	4,7
	4,1
	4,7
	5,0
	4,6

	+  Xây dựng
	4,3
	3,9
	5,3
	4,4
	3,6
	4,6
	4,5

	+  Th​uơng nghiệp
	4,4
	3,6
	4,0
	4,4
	4,6
	4,6
	4,4

	+  Vận tải
	4,5
	4,2
	5,2
	4,8
	4,8
	5,3
	5,3

	 +  Dịch vụ khác
	4,1
	3,8
	4,3
	4,2
	4,3
	3,9
	3,8

	 +  Hộ Khác
	1,8
	1,8
	2,0
	1,9
	2,0
	1,9
	1,4

	  II. Chia theo dân tộc của hộ

	 +  Dân tộc Kinh
	4,4
	4,3
	4,5
	4,5
	4,7
	4,9
	4,6

	 +  Dân tộc khác
	4,3
	5,1
	5,5
	5,5
	5,7
	5,0
	4,0


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Biểu 8 cho thấy, số lao động trong mỗi hộ bình quân 2,4 - 2,7 người. Xu hướng chung cho thấy số lao động của hộ trong ngành thủy sản cao nhất, tiếp đó là lao động của hộ sản xuất nông nghiệp. Lao động của hộ sản xuất lâm  nghiệp thấp hơn so với hai ngành trên. Điều đó trùng hợp với việc lao động có xu hướng chuyển sang ngành tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Thực tế, thu nhập của lao động ngành thủy sản cao hơn so với ngành nông nghiệp và thấp nhất là thu nhập của lao động làm lâm nghiệp. 
Biểu 8: Lao động bình quân/hộ   (Đơn vị: người/hộ)
	
	Hà Tây
	Phú Thọ
	Nghệ An
	Quảng Nam
	Lâm Đồng
	Khánh Hòa
	Long An

	           Tổng số
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7

	  I. Chia theo ngành chính của hộ

	         +  Nông nghiệp
	2,4
	2,4
	2,6
	2,4
	2,6
	2,7
	2,8

	         +  Lâm nghiệp
	6,2
	2,0
	2,0
	1,5
	2,3
	2,5
	2,0

	         +  Thuỷ sản
	2,6
	2,8
	2,8
	2,6
	2,8
	2,9
	3,1

	         +  Công nghiệp
	2,6
	2,5
	2,4
	2,4
	2,4
	2,8
	3,0

	         +  Xây dựng
	2,4
	2,1
	3,0
	2,5
	2,1
	2,3
	2,7

	         +  Th​ơng nghiệp
	2,4
	2,0
	2,0
	2,3
	2,5
	2,5
	2,6

	         +  Vận tải
	2,6
	2,5
	2,8
	2,8
	2,3
	3,2
	3,0

	         +  Dịch vụ khác
	2,5
	2,4
	2,6
	2,4
	2,5
	2,3
	2,4

	         +  Hộ Khác
	0,2
	0,5
	0,4
	0,4
	0,2
	0,4
	0,2

	  II. Chia theo dân tộc của hộ

	         +  Dân tộc kinh
	2,4
	2,3
	2,4
	2,3
	2,5
	2,7
	2,7

	         +  Dân tộc khác
	2,7
	2,7
	2,7
	2,6
	2,7
	2,5
	4,0


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Hộ khác phần lớn là hộ chính sách, người già cả, cô đơn, mất sức lao động (mỗi hộ chỉ có 0,2-0,5 lao động) nên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Việc phát triển mạng lưới an sinh xã hội, thực hiện các chính sách xã hội là đặc biệt quan trọng giúp cho các hộ chính sách ổn định cuộc sống. 
Hộ người dân tộc ít người có nhiều lao động hơn hộ người Kinh. Trên thực tế, người dân tộc ít người sinh sống chủ yếu tại các vùng cao, điều kiện sản xuất khó khăn, nhiều vùng còn nặng về tự cấp tự túc. Vì vậy việc giúp hộ người dân tộc ít người tiếp cận thị trường là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa để chuyển sang sản xuất hàng hóa, trong đó đặc biệt quan trọng là phát triển hệ thống giao thông, cung cấp thông tin thị trường và hướng dẫn kỹ thuật để người dân chuyển đổi sản xuất theo cơ cấu mới để làm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.
Biểu 9: Trình độ văn hóa của lao động của hộ (năm 2003)
	 
	Tổng số
	Cơ cấu trình độ văn hóa của lao động của hộ

	
	
	Tổng số
	Không biết chữ
	Chư​a TN Tiểu học
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	Hà Tây
	1303426
	100
	0,69
	4,72
	21,29
	47,12
	26,19

	Phú Thọ
	711296
	100
	0,95
	7,2
	29,24
	41,74
	20,88

	Nghệ An
	1429459
	100
	0,67
	7,69
	22,29
	51,29
	18,07

	Quảng Nam
	737591
	100
	3,38
	22,5
	38,39
	22,02
	13,72

	Khánh Hòa
	514657
	100
	3,08
	14,31
	38,01
	23,31
	21,28

	Lâm Đồng
	541135
	100
	3,08
	11,71
	35,3
	30,36
	19,55

	Long An
	750303
	100
	2,3
	25,14
	43,07
	18,26
	11,23


Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ LĐTBXH
Số liệu biểu 9 cho thấy trình độ văn hóa của người lao động tại các tỉnh miền Bắc cao hơn. Các tỉnh Hà Tây, Phú Thọ, Nghệ An có tỷ lệ rất thấp lao động không biết chữ, nhưng 4 tỉnh còn lại tỷ lệ người lao động chưa biết đọc biết viết còn chiếm từ 2-3%. Phần lớn người lao động tại 3 tỉnh phía Bắc (chiếm 40-50%) đã qua Trung học cơ cở trong khi đó có tới 40% người lao đông tại các tỉnh phía nam mới tốt nghiệp tiểu học. Điều đó cho thấy kết quả của công tác phổ cập giáo dục tại các tỉnh Hà Tây, Phú Thọ, Nghệ An được thực hiện tốt hơn. Công tác nâng cao trình độ văn hóa cho người lao động tại các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An còn khá nặng nề nhất là tại các vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào dân tộc ít người, động viên con em đến trường theo đúng độ tuổi. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học đảm bảo không bị gián đoạn việc học tập ngay cả trong mùa lũ.

Biểu 10: Trình độ CMKT của lao động của hộ (năm 2003)
	 

 
	Tổng số Lao động
	Cơ cấu trình độ chuyên môn

	
	
	Tỏng số
	Không CMKT
	Sơ cấp
	CNKT có bằng

	Hà Tây
	1303426
	100
	71,54
	28,46
	12,67

	Phú Thọ
	711296
	100
	84,41
	15,59
	11,06

	Nghệ An
	1429459
	100
	85,37
	14,63
	9,07

	Quảng Nam
	737591
	100
	82,37
	17,63
	8,2

	Khánh Hòa
	514657
	100
	74,81
	25,19
	12,74

	Lâm Đồng
	541135
	100
	81,85
	18,15
	11,65

	Long An
	750303
	100
	77,86
	22,14
	6,91


Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ LĐTBXH

Biểu 10 cho thấy trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động tại Khánh Hòa cao nhất, tiếp đó là Hà Tây. Xu hướng cho thấy có sự liên hệ giữa tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tỷ lệ trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Hai tỉnh Khánh Hòa và Hà Tây có tỷ lệ người lao động có chuyên môn kỹ thuật cao nhất đồng thời cũng là tỉnh có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao, ngành nghề trong nông thôn phát triển. Ngược lại hai tỉnh Long An và Quảng Nam có tỷ lệ lao động có bằng chuyên môn kỹ thuật thấp (tương ứng 8,2% và 6,91%) thì tỷ lệ lao động làm nông nghiệp chiếm tới 60%. 
Hình 2: Cơ cấu lao động theo ngành năm 2004
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê
Hình 2 cho thấy cơ cấu lao động của các tỉnh và phản ánh mức độ chuyển lao động ra khỏi nông nghiệp giữa các tỉnh rất không giống nhau. Khánh Hòa là tỉnh thành  công nhất trong chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển được trên 50% lao động sang các họat động phi nông nghiệp, trong đó mạnh nhất là chuyển sang họat động dịch vụ vốn là lợi thế của tỉnh. Hà Tây và Long An là hai tỉnh có tỷ lệ lao động nông nghiệp tương đương nhau (54%) nhưng Hà Tây phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp mạnh hơn trong khi các họat động dịch vụ tại Long An dường như lại phát triển hơn. Lao động của Phú Thọ và Nghệ An còn chịu ảnh hưởng nhiều của sản xuất nông nghiệp, chưa có nhiều cơ hội để chuyển sang các họat động phi nông nghiệp. Việc chuyển dịch cơ cấu lao động phụ thuộc rất nhiều vào lực hút của các ngành PNN, thực tế cho thấy lực đẩy lao động khỏi nông nghiệp tại các vùng nông thôn rất cao nhất là đông dân, nhưng người lao động một mặt chưa được đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, chưa được trang bị kỹ năng lao động mới, mặt khác cũng chưa có nhiều cơ hội việc làm phi nông nghiệp để thu hút lao động từ nông nghiệp sang.
Hình 3: Thất nghiệp ở đô thị và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ Lao động TBXH
Thiếu việc làm, thất nghiệp và bán thất nghiệp không chỉ xảy ra đối với lao động ở đô thị mà còn xảy ra đối với cả lao động ở nông thôn. Việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất chậm chạp, không tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động nông thôn, kết quả là cùng với số người mới lớn tham gia vào lực lượng lao động hàng năm, người lao động ở nông thôn phải chia sẻ công việc trong sản xuất nông nghiệp. Vốn dĩ quy mô đất đai canh tác nông nghiệp đã thấp, cùng với đẩy mạnh cơ giới hóa, quỹ thời gian của lao động nông nghiệp dành cho các họat động phi nông nghiệp ngày càng nhiều hơn. Thực tế cho thấy Lâm Đồng, Khánh Hòa và Hà Tây là các tỉnh có tỷ lệ sử dụng thời gian của lao động nông thôn cao hơn cả là nhờ khai thác được thế mạnh của địa phương trong phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đa dạng hóa các họat động sản xuất kinh doanh ở nông thôn.

5 Tình hình áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của hộ
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng suất và hiệu quả của sản xuất, góp phần tăng thu nhập và  nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ gia đình. Thực tế cho thấy cả hộ gia đình và chính quyền địa phương của 7 tỉnh đều rất quan tâm đến công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất chất lựong cao vào sản xuất; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Trong phần thực hiện các chính sách về khoa học công nghệ đã trình bày ở trên, nhiều tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư ngân sách địa phương cho họat động này. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam đã liên tục chú ý đẩy mạnh họat động công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ ba vụ lúa sang hai vụ, qua đó tiết kiệm được sử dụng nguồn nước khan hiếm trong mùa khô, giảm được chi phí sản xuất nhưng đồng thời vẫn giữ vững và nâng cao sản lượng lúa,  đảm bảo an ninh lương thực.
Bên cạnh đó, bản thân hộ cũng rất ý thức được hiệu quả của việc đầu tư cho khoa học kỹ thuật, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn tự đầu tư cho khoa học kỹ thuật, đưa giống mới, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất,  trang bị máy móc thiết bị, ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến v.v.
Biểu 11 và biểu 12 cho thấy mức độ trang bị máy móc cho sản xuất tính bình quân trên  100 ha đất canh tác và tính bình quân cho 100 hộ theo ngành sản xuất. Hộ nông dân tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An có mức độ trang bị máy móc cho sản xuất nói chung và máy móc cơ giới hóa nói riêng cao hơn. Đồng thời cũng do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư phát triển nên nông dân tại các tỉnh này cũng phải đầu tư nhiều hơn cho máy bơm nước. Việc đầu tư trang bị máy móc thiết bị cho sản xuất cần được nghiên cứu thêm về nhu cầu và loại máy móc cho phù hợp với điều kiện canh tác và quy mô sản xuất của hộ gia đình tại Việt Nam. Các loại máy móc công suất nhỏ tỏ ra có ưu thế, tuy nhiên cần phải nghiên cứu với mức công suất nào là hiệu quả nhất cho việc đầu tư.
	Biểu 11: các loại máy chủ yếu của hộ bình quân 100 ha đất trồng cây hàng năm 

	Đơn vị tính: Chiếc/100 ha

	 
	Máy cày, máy kéo lớn
	Máy cày,
máy kéo
nhỏ
	¤ tô
vận tải 
	Máy phát điện
	Động
cơ
điện
	Động cơ
chạy
xăng,
dầu
 diezen
	Máy gặt
	Máy
tuốt lúa
có
 động cơ
	Lò, máy
sấy lúa
	Máy
xay xát
	Bình
phun
thuốc
trừ sâu
có
động cơ
	Máy bơm
n­​íc
dùng
trong SX
nông,
lâm nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	         Cả n​ước
	1,23
	4,15
	0,73
	3,79
	3,41
	7,87
	0,05
	12,75
	0,11
	5,19
	0,95
	25,12

	Hà Tây
	0,51
	4,44
	1,95
	0,40
	18,54
	3,19
	 
	75,17
	 
	7,80
	1,02
	7,54

	Phú Thọ
	0,14
	0,53
	1,82
	17,50
	5,11
	2,94
	 
	17,44
	 
	8,91
	0,29
	4,73

	Nghệ An
	0,22
	1,03
	0,86
	3,48
	3,13
	0,97
	 
	32,78
	 
	8,63
	0,35
	7,27

	Quảng Nam
	0,38
	1,42
	0,61
	1,42
	1,54
	2,19
	0,03
	15,33
	 
	3,60
	 
	7,49

	Khánh Hoà
	0,93
	4,34
	1,43
	2,08
	1,44
	4,34
	0,04
	1,46
	0,04
	1,85
	0,67
	8,79

	Lâm Đồng
	5,99
	21,05
	2,15
	2,28
	2,34
	12,39
	0,22
	1,44
	0,19
	13,67
	14,32
	84,28

	Long An
	1,86
	4,28
	0,34
	0,39
	0,04
	2,39
	0,16
	2,88
	0,12
	0,60
	 
	36,66


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

	Biểu 12: các loại  máy chủ yếu bình quân cho 100 hộ 

	Đơn vị tính: Chiếc/100 hộ

	 
	Máy cày, máy kéo lớn
	Máy cày,
máy kéo
nhỏ
	¤ tô
chở
khách
	¤ tô
vận tải 
	Tàu,
thuyền
vận tải
cơ giới
	Tàu,
thuyền
đánh bắt
thuỷ sản
cơ giới
	Máy
phát điện
	Động
cơ
điện
	Động cơ
chạy
xăng,
dầu
 diezen
	Máy gặt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	         Cả n​ước
	0.42
	1.40
	0.11
	0.25
	2.50
	0.95
	1.28
	1.15
	2.66
	0.02

	Tỉnh Hà Tây
	0,09
	0,80
	0,08
	0,35
	0,10
	0,05
	0,07
	3,35
	0,58
	 

	Tỉnh Phú Thọ
	0,03
	0,10
	0,11
	0,34
	0,23
	0,03
	3,27
	0,96
	0,55
	 

	Tỉnh Nghệ An
	0,07
	0,32
	0,06
	0,27
	0,12
	0,74
	1,08
	0,97
	0,30
	 

	 Tỉnh Quảng Nam
	0,10
	0,38
	0,05
	0,16
	0,41
	1,28
	0,38
	0,41
	0,59
	0,01

	Tỉnh Khánh Hoà
	0,28
	1,30
	0,18
	0,43
	0,12
	4,00
	0,62
	0,43
	1,30
	0,01

	 Tỉnh Lâm Đồng
	1,32
	4,64
	0,20
	0,47
	0,02
	0,02
	0,50
	0,52
	2,73
	0,05

	Tỉnh Long An
	1,47
	3,39
	0,16
	0,27
	8,34
	1,01
	0,31
	0,03
	1,89
	0,13


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

	Biểu 12: các loại  máy chủ yếu bình quân cho 100 hộ (tiếp)

	Đơn vị tính: Chiếc/100 h

	 
	Máy tuốt lúa có động cơ
	Lò, máy sấy lúa
	Máy xay sát
	Máy c​a, xẻ gỗ
	Bình phun thuốc trừ sâu có động cơ
	Máy bơm n​ớc (kể cả dùng trong sinh hoạt)
	Máy sục khí, quạt đập n​ớc
	Máy chế biến thức ăn gia súc
	Máy chế biến thức ăn thuỷ sản
	Máy vi tính

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	         Cả n​ước
	4.31
	0.04
	1.76
	0.44
	0.32
	28.14
	0.25
	0.10
	0.03
	0.05

	Tỉnh Hà Tây
	13,59
	 
	1,41
	1,64
	0,18
	51,68
	 
	0,14
	0,01
	0,05

	Tỉnh Phú Thọ
	3,26
	 
	1,67
	0,68
	0,05
	16,31
	 
	0,09
	 
	0,08

	Tỉnh Nghệ An
	10,19
	 
	2,68
	0,63
	0,11
	17,83
	0,07
	0,23
	0,01
	0,02

	Tỉnh Quảng Nam
	4,12
	 
	0,97
	0,18
	 
	35,53
	0,16
	0,13
	0,02
	0,02

	Tỉnh Khánh Hoà
	0,44
	0,01
	0,56
	0,26
	0,20
	23,69
	7,82
	0,04
	0,01
	0,03

	Tỉnh Lâm Đồng
	0,32
	0,04
	3,02
	0,16
	3,16
	40,75
	0,01
	0,03
	0,01
	0,07

	Tỉnh Long An
	2,28
	0,10
	0,48
	0,15
	 
	36,19
	0,02
	0,02
	0,04
	0,01


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2001-2004, Niên giám thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

6. Tình hình đầu tư và sử dụng vốn vay của hộ

Biểu 13: Tình hình đầu tư và sử dụng vốn vay của hộ
	Địa bàn
	Vốn đầu tư bình quân 1 hộ
	Khả năng đầu tư của hộ

	Chung cả nước
	3.534
	2.864,9

	1.  Hà Tây
	4.078, 3
	3.853,9

	2. Phú thọ
	2.507,9
	4.126,3

	3  Nghệ An
	3.193,9
	1.863,8

	4. Quảng Nam
	2.783,1
	2734,9

	5. Khánh Hòa
	3.788,9
	6.225,4

	6. Lâm Đồng
	5.121,9
	3.256,9

	7. Long An
	3.233,6
	2.504,5


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2001
Biểu 13 phản ánh mức độ đầu tư bình quân của hộ cho sản xuất kinh doanh tại 7 tỉnh nghiên cứu. Đầu tư của hộ tại Phú Thọ và Quảng Nam thấp nhất, chỉ bằng 50% so với đầu tư của hộ tại Lâm Đồng. Việc đầu tư nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vào khả năng tích lũy và đầu tư của hộ, vào tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Nhưng quan trọng hơn là phụ thuộc vào trình độ sản xuất hàng hóa của hộ, chuyển từ sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất theo thị trường. Để sản phẩm làm ra có thể cạnh tranh được trên thị trường, ngoài khai thác lợi thế so sánh của địa phương, sản xuất cần phải được đầu tư, mở rộng quy mô canh tác thích hợp. Với điều kiện và quy mô sản xuất như hiện nay, hộ gia đình khó có điều kiện tự tích lũy để đầu tư theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài” mà cần có sự huy động nguồn lực tài chính từ bên ngoài để đẩy mạnh sản xuất, nắm thời cơ. Vì vậy việc cho vay phát triển kinh tế hộ cũng cần phải được chú ý đến đặc điểm này, cần phân biệt giữa cho vay xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm với cho vay phát triển sản xuất hàng hóa để có chính sách phù hợp về quy mô món vay, thời hạn vay cho các mục đích vay khác nhau.

Biểu 14: Tích lũy và đầu tư của hộ theo ngành nghề, dân tộc (1000đ)
	Loại hộ
	Bình quân vốn đầu tư 1 hộ
	Bình quân vốn đầu tư 1 khẩu
	Tích luỹ bình quân 1 hộ
	Tích luỹ bình quân 1 khẩu

	Hộ Nông nghiệp
	2.700
	571
	2.529
	535

	Hộ lâm nghiệp
	3.410
	717
	3.181
	670

	Hộ thuỷ sản
	9.972
	1.908
	5.961
	1.140

	Hộ người Kinh
	3905
	876
	3577
	802

	Hộ dân tộc ít người
	1.753
	327
	1571
	293


Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2003. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2001

Biểu 14 phản ánh tình hình tích lũy và đầu tư của hộ phân theo ngành nghề sản xuất chính của hộ. Hộ thủy sản có mức đầu tư lớn nhất, ngược lại hộ nông nghiệp có mức đầu tư thấp nhất. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm họat động sản xuất kinh doanh của hộ. Hộ nuôi trồng thủy sản đòi hỏi có đầu tư lớn về xây dựng cơ bản, đào đắp, đầu tư trang thiết bị, vật tư và thức ăn thủy sản; trong khi đó hộ sản xuất nông nghiệp với quy mô sản xuất nhỏ, yêu cầu đầu tư thấp hơn nhiều, thậm chí có thể tự sản xuất giống, sử dụng lao động gia đình là chủ yếu nên giảm thiểu được đầu tư vật chất. 

Như vậy, với quy mô sản xuất nhỏ bé, tích lũy của hộ không đủ để đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa lớn, trong khi đó kinh tế hộ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Với tỷ lệ 68% dân số sống ở nông thôn, kinh tế tư nhân chiếm 42% GDP nhưng chỉ có 11% là có đăng ký còn lại 31% là kinh tế hộ gia đình. Vì vậy việc giúp kinh tế hộ tiếp cận vốn vay, đặc biệt là nguồn tín dụng chính thức có ý nghĩa quan trọng. Trong họat động này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNoPTNT) đóng góp vai trò lớn. Với trên 15 năm thực hiện chính sách cho vay tới hộ, tổng doanh số cho vay của NHNoPTNT đối với kinh tế hộ đạt 549 nghìn tỷ đồng với 9,4 triệu hộ đang có dư nợ ngân hàng, chiếm 75% số hộ trong cả nước, với tổng dư nợ 97 nghìn tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay của NHNoPTNT, nhiều hộ gia đình đã trở nên giàu có. Đặc biệt việc sử dụng vốn vay của ngân hàng đã góp phần hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung, chuyên canh lớn, góp phần qua đó tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường như cà phê, lúa gạo, hồ tiêu, điều .v.v.

7. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của hộ
Về tiêu thụ nông sản hàng hóa của kinh tế hộ

Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đối với phát triển sản xuất hàng hóa của hộ nhưng hiện đang là khâu yếu nhất. Hầu hết các sản phẩm do hộ tự tiêu thụ trên thị trường địa phương hoặc qua trung gian thương mại. Phần lớn các hộ thiếu thông tin thị trường, nên không dám đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất do sợ rủi ro.

Chính phủ khuyến khích nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản theo hợp đồng. Mặc dầu chính sách được triển khai chính thức từ 2002 nhưng đến nay việc vận dụng chưa được nhiều và mới đạt được những kết quả trên phạm vi hẹp. Đã xuất hiện tình trạng vi phạm hợp đồng đối với cả hai bên. Đối với doanh nghiệp, đã xuất hiện tình trạng khi ký hợp đồng đầu tư, nếu không may bị mất mùa thì khó thu hồi vốn; nếu được mùa hoặc giá thị trường biến động, doanh nghiệp lại mua không hết sản phẩm, không thực hiện đúng cam kết giá mua, gây khó khăn cho nông dân trong việc giao sản phẩm và thanh toán. Đối với các mặt hàng xuất khẩu, vấn đề giá còn nhiều trở ngại: giá mua "cứng" theo vụ, nhưng giá bán lại thay đổi theo từng lô hàng, chuyến hàng. Về phía nông dân, có tình trạng ký hợp đồng nhận đầu tư ứng trước của doanh nghiệp, nhưng khi giá thị trường cao hơn thì bán cho người khác hoặc gửi sản phẩm cho người khác bán.  Một số nông dân (khoảng 3% theo điều tra của Bộ Thương Mại) trốn nợ hoặc dây dưa công nợ, không thực hiện cam kết về chất lượng sản phẩm.  Mặc dầu vậy, việc xử lý vi phạm hợp đồng rất khó khăn vì chưa có cơ quan giải quyết, chưa có giải pháp để ràng buộc các bên tham gia hợp đồng. Việc xử lý tình trạng tư thương, đầu nậu, doanh nghiệp không ký hợp đồng hoặc tham gia đầu tư sản xuất nhưng lại nâng giá để tranh mua.
Về tiêu thụ các sản phẩm phi nông nghiệp của hộ
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ còn thực hiện các họat động phi nông nghiệp. Việc tiêu thụ sản phẩm phi nông nghiệp chủ yếu cũng do hộ thực hiện nhưng đang xuất hiện xu hướng kinh tế hộ phát triển các họat động phi nông nghiệp hướng về xuất khẩu, thực hiện liên doanh liên kết với các đơn vị xuất khẩu, sản xuất gia công cho các đơn vị này. Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình các năm 1993, 1998, 2002, 2004 cho thấy, số lượng hộ kinh doanh PNN  có xu hướng giảm, đặc biệt giảm nhanh trong một số ngành từ năm 1998 đến nay, nguyên nhân là từ khi có Luật Doanh nghiệp năm 1999, nhiều hộ kinh doanh đã đăng ký để trở thành doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, thuận tiện hơn trong các giao dịch thương mại và cũng để được hưởng các ưu đãi đối với doanh nghiệp. Tự do hóa thương mại có ảnh hưởng tới họat động PNN của hộ. Nghiên cứu Remco H. Oostendorp và cộng sự (2006) về Vai trò thay đổi của các hộ kinh doanh PNN ở Việt Nam cho thấy có xu hướng giảm số lượng hộ kinh doanh PNN ở ngành có thị phần nhập khẩu tăng nhưng lại tăng số hộ kinh doanh PNN ở các ngành có thị phần xuất khẩu tăng. Điều đó cho thấy, kinh tế hộ nói chung và đặc biệt là hộ kinh doanh PNN đang hướng về xuất khẩu. Nói cách khác, kinh tế hộ cũng đang điều chỉnh để thích ứng với lợi thế cạnh tranh tương đối, điều chỉnh theo môi trường kinh doanh đang được tự do hóa, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.
8. Thay đổi thu nhập của hộ gia đình và thực hiện XĐGN

Biểu 15:  Thu nhập bình quân đầu người của hộ năm 2002 và 2004

	
	2002
	2004

	
	TNBQ
(‘000 ®)
	Chênh lệch giữa nhóm 5 và nhóm 1 (lần)
	TNBQ
(‘000 ®)
	Chênh lệch giữa nhóm 5 và nhóm 1 (lần)

	1, Hà Tây
	312,67
	7,15
	415,41
	7,21

	2, Phú Thọ
	256,2
	5,46
	370,07
	5,75

	3, Nghệ An
	236,45
	5,94
	312,47
	6,32

	4, Quảng Nam
	250,3
	4,8
	328,81
	5,44

	5, Khánh Hoà
	343,04
	5,88
	472,11
	6,99

	6,Lâm Đồng
	282,36
	7,75
	443,67
	7,16

	7, Long An
	360,64
	5,81
	499,73
	6,22


Nguồn: Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002 và 2004.
Biểu 15 cho thấy thu nhập bình quân/người của hộ gia đình tại Long An đạt mức cao nhất trong khi Nghệ An, Quảng Nam và Phú Thọ, thu nhập bình quân/người của hộ chỉ bằng 60-70% so với thu nhập/nhân khẩu tại Long An. Trong khi đó, tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm của hộ tại Nghệ An và Quảng Nam cũng chỉ đạt 14-15%/năm, mức thấp nhất trong số 7 tỉnh, cao nhất là Lâm Đồng (bình quân mỗi năm thu nhập/người tăng 25,35%). Điều đó cho thấy sự phát triển không đều giữa các tỉnh trong các vùng khác nhau, người dân vùng miền Trung có ít cơ hội hơn trong nâng cao thu nhập của mình.

Không chỉ chênh lệch giữa các vùng ngày càng lớn mà chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư trong cùng một tỉnh cũng tăng lên tại tất cả các tỉnh. Trong đó Lâm Đồng và Hà Tây có sự chênh lệch lớn nhất. Điều này thể hiễn rõ ở hệ số GINI đang tăng dần theo thời gian, gợi ý chính sách về tăng trưởng kinh tế cần được chú trọng nhiều hơn đến bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện phát triển bền vững.
Biểu 16: Cơ cấu nguồn thu nhập của hộ năm 2004
	Chỉ tiêu
	Thu nhập BQ người/tháng (đồng)
	Cơ cấu

	
	
	Tổng thu
	T đó.

Tiền công
	Thu từ

NLN
	Thu từ

Phi NN
	Thu

Khác

	Cả nước
	484380
	100
	32,70
	27,19
	22,45
	17,65

	Hà Tây
	415410
	100
	29,66
	27,77
	27,06
	15,51

	Phú Thọ
	370070
	100
	27,76
	35,56
	15,69
	20,98

	Nghệ An
	312470
	100
	23,95
	34,88
	14,45
	26,72

	Quảng Nam
	328810
	100
	36,52
	31,52
	18,39
	13,57

	Khánh Hòa
	472110
	100
	37,73
	19,20
	27,01
	16,06

	Lâm Đồng
	443670
	100
	22,54
	45,64
	21,51
	10,32

	Long An
	499730
	100
	39,20
	31,60
	16,32
	12,88


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm  2004.
Biểu 16 phản ánh cơ cấu nguồn thu nhập của hộ gia đình cho thấy khoản thu từ tiền công chiếm tỷ trọng đáng kể và có xu hướng tăng lên. Thu nhập từ các họat đọng phi nông nghiệp tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu thu nhập của hộ. Có được kết quả này là do đẩy nhanh việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang các họat động phi nông nghiệp trong quá trình CNH-HDH nông nghiệp, nông thôn. Quá trình chuyển dịch cơ cấu thu nhập của hộ diễn ra chậm hơn tại các tỉnh có quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn.

Sản xuất phát triển, đa dạng hóa các nguồn thu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo tại tất cả các tỉnh. Biểu 17 cho thấy từ năm 2002 đến 2004, tỷ lệ đói nghèo tại các tỉnh đã giảm rõ rệt, đặc biệt một số tỉnh có tốc độ giảm đói nghèo nhanh như Lâm Đồng (từ 15,72% xuống 8,62%). Những tỉnh có tỷ lệ đói nghèo thấp là Khánh Hòa, Long An nơi mà sản xuất nông nghiệp hàng hóa và các họat động phi nông nghiệp ở nông thôn tương đối phát triển. Hai tỉnh miền Trung (Nghệ An và Quảng Nam) nơi có tỷ lệ đói nghèo cao và tỷ lệ giảm đói nghèo chậm hơn cũng là nơi các họat động phi nông nghiệp ở nông thôn chưa được phát triển mạnh. Mặc dầu trong những năm gần đây, Quảng Nam đã có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đấu tư nhưng việc phát triển các KCN, CCN tuy giải quyết được tăng trưởng kinh tế nhưng đã làm cho một số hộ nông dân không còn đủ đất để canh tác nông nghiệp, trong khi bản thân họ lại không được đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Biểu 17: Kết quả thực hiện xóa đói giảm nghèo
	
	2002
	2004

	
	Tỷ lệ nghèo chung
	Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm
	Tỷ lệ nghèo chung
	Tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm

	Cả nước
	28,9
	9,9
	24,1
	7,8

	Hà Tây
	25,97
	9,79
	na
	6,93

	Phú Thọ
	41,92
	12,51
	na
	7,40

	Nghệ An
	43,40
	17,32
	na
	13,40

	Quảng Nam
	36,28
	14,31
	na
	11,47

	Khánh Hòa
	9,72
	6,22
	na
	5,01

	Lâm Đồng
	35,96
	15,72
	na
	8,62

	Long An
	16,17
	6,11
	na
	4,27


Nguồn: Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, 2005.

Nhà ở là một trong những tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống của hộ. Trong những năm gần đây nhờ thu nhập tăng nên hộ có điều kiện đầu tư vào nhà ở, tỷ lệ nhà tạm giảm đáng kể, đặc biệt tại các tỉnh như Hà Tây, Nghệ An.

Biểu 25: Cơ cấu nhà ở của hộ (năm 2004)
	Chỉ tiêu
	Chung
	Nhà kiên cố
	Nhà bán kiên cố
	Nhà tạm

	Cả nước
	100
	20,77
	58,78
	20,44

	Hà Tây
	100
	25,88
	69,44
	4,68

	Phú Thọ
	100
	16,84
	62,83
	20,32

	Nghệ An
	100
	11,62
	79,63
	8,75

	Quảng Nam
	100
	7,63
	72,82
	19,55

	Khánh Hòa
	100
	14,20
	61,97
	23,83

	Lâm Đồng
	100
	11,08
	67,90
	21,02

	Long An
	100
	10,76
	49,67
	39,57


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm  2004. 

Thông thường khi thu nhập tăng, người dân có xu hướng đầu tư để cải tạo nâng cấp nhà ở, nhưng tỷ lệ nhà tạm ở Long An  cao nhất không phải vì thu nhập của hộ ở đây thấp, mà ngược lại bình quân thu nhập/người của hộ tại Long An lại cao nhất. Lý do là do tập quán sinh sống của người dân.

Phần III. Khó khăn chính trong phát triển kinh tế hộ và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
3.1 Những khó khăn chính

(1) Nguồn lực sản xuất, đặc biệt là đất đai rất hạn hẹp. Bình quân diện tích đất canh tác ở các tỉnh có khác nhau song tính chung cả nước thì mỗi hộ chỉ có dưới 0,5 ha. Quy mô đất đai của hộ gia đình đã nhỏ lại rất manh mún (bình quân 6-7 mảnh/hộ) ảnh hưởng tới phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, chính sách phát triển công nghiệp và đẩy mạnh đô thị hóa đã chuyển phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Đất nông nghiệp đã ít, manh mún lại càng trở lên khan hiếm. Mâu thuẫn với việc lao động không được rút ra khỏi nông thôn phải chia sẻ khối lượng việc làm trong nông nghiệp làm cho năng suất lao động thấp, thu nhập và đời sống nông dân không đảm bảo.

(2) Vốn cho sản xuất đang là nhu cầu bức bách đối với phát triển kinh tế hộ. Phần lớn số hộ có nhu cầu vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư chiều sâu. Hộ nghèo, hộ đói thì có nhu cầu vay vốn để tái sản xuất giản đơn, đáp ứng những nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Hộ khá thì có nhu cầu vay vốn lớn, dài hạn hơn để đầu tư chiều sâu. Vốn vay của các ngân hàng thương mại cho nông dân vay chủ yếu mới đến các hộ trung bình và nhất là hộ khá giả; mức vay cũng còn hạn chế và chủ yếu là vay ngắn hạn. Nhiều hộ nông dân khác không có đủ điều kiện để được chấp nhận cho vay. Mặc dù trong những năm qua Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh chính sách tín dụng đối với kinh tế hộ như tăng mức cho vay không thế chấp từ 10 triệu đồng/hô lên 30 triệu đồng/hộ, tuy nhiên tất cả các nguồn vốn vay cho nông dân cũng như tổ chức, cơ chế và thủ tục cho vay vẫn còn gặp phải nhiều vướng mắc cần giải quyết.
(3) Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất hàng hóa chưa đáp ứng được yêu cầu của hộ. Đường xá giao thông đồng ruông, kênh mương nội đồng chưa hoàn chỉnh, mặt bằng phục vụ sau thu hoạch chưa có (sân phơi, nhà kho cất giữ sản phẩm v.v.) chưa gắn với chế biến.
(4) Thị trường hàng nông sản chịu sức ép cạnh tranh gay gắt, giá cả biến động mạnh và có xu hướng giảm, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.Tại một số vùng, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và cung cấp vật tư nông nghiệp hầu như chưa được hình thành khiến việc cung cấp vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hộ nông dân phải thông qua nhiều tầng nhiều nấc trung gian, khiến người nông dân có thể  bị ép cấp, ép giá, chịu nhiều thua thiệt. Bên cạnh đó, có thể thấy rõ là hiện trạng giao thông nông thôn còn kém phát triển đã hạn chế đáng kể quá trình tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ của người dân nông thôn.
(5) Kinh tế hộ rất thiếu thông tin nên không mạnh dạn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, không dám đầu tư sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn do sợ rủi ro, nhất là không tiêu thụ được sản phẩm. Năng lực quản lý và tay nghề của người lao động và áp dụng công nghệ - kỹ thuật vào sản xuất của  hộ nông dân còn hạn chế, dẫn tới năng suất lao động thấp.
(6) Thu nhập của các hộ nông dân mặc dù có được cải thiện đáng kể trong thời gian qua nhưng vẫn còn ở mức thấp, đặc biệt khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng và giữa các nhóm dân cư có xu hướng ngày càng lớn. Phát triển kinh tế kèm đang theo nguy cơ về vấn đề xã hội, không bền vững giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

(7) Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang các họat động phi nông nghiệp, người nông dân chưa được trang bị kiến thức để chuyển đổi nghề nghiệp nên chịu nhiều thiệt thòi, phải chấp nhận những việc làm thu nhập thấp.

3.2 vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

(1) Hiện nay trong nông thôn đã hình thành ba nhóm hộ chính:

(i) Nhóm hộ sản xuất hàng hóa là những hộ có năng lực tổ chức sản xuất, nắm bắt được khoa học kỹ thuật, nhạy bén với thị trường, có vốn lớn và đã vươn lên làm ăn khá giả, có khối lượng sản phẩm nông sản hàng hóa lớn. Nhóm hộ này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số hộ hiện nay, đại biểu là các hộ trang trại.
(ii) Nhóm hộ bước đầu đi vào sản xuất hàng hóa nhưng qui mô nhỏ, phân tán, phổ biến là những hộ thuần nông, nhưng thiếu vốn, kỹ thuật. Nếu được hỗ trợ, hướng dẫn cách làm ăn và được vay vốn thì có khả năng sẽ vươn lên khá giả. Nhóm này chiếm số đông trong tổng số hộ ở nông thôn.
(iii) Nhóm hộ còn trong tình trạng sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra chưa găn với thị trườn, hầu hết là những hộ nghèo ở các tỉnh. Họ là những hộ neo đơn, thiếu lao động, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Có ít đất canh tác hoặc thậm chí không có đất canh tác.
Xu thế chung là các nhóm hộ vẫn tiếp tục phát huy lợi thế của mình trong điều kiện ngày càng thị trường hóa sản xuất, tuy nhiên kinh tế hộ riêng lẻ không thể đưa sản phẩm ra thị trường. Nhóm thứ nhất đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô theo hướng kinh tế trang trại, sản xuất kinh doanh tổng hợp, một số đi vào chuyên canh áp dụng khoa học-công nghệ tiên tiến; Nhóm thứ hai sẽ là nhóm tiếp tục phân hóa mạnh theo hướng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, hoặc chuyển sang ngành nghề khác phù hợp hơn trở thành hộ phi nông nghiệp. Đối với họ, nếu gặp rủi ro, thiên tai sẽ bị rơi xuống nhóm hộ thứ ba; Nhóm thứ ba sẽ giảm dần thông qua việc thực hiện các chương trình/chính sách xã hội như Chương trình xóa đói giảm nghèo-việc làm, chương trình hỗ trợ khác của nhà nước và các tổ chức quốc tế.
(2) Họat động sản xuất kinh doanh của hộ đang ngày trở lên đa dạng hơn theo hướng khai thác các lợi thế so sánh hướng vào thị trường để tối đa hóa thu nhập. Cần tiếp tục nghiên cứu các hướng đa dạng hóa thu nhập của hộ.
(3) Tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng là biện pháp tốt, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp bước vào giai đoạn mới, nhưng nếu chỉ riêng ngành nông nghiệp triển khai thực hiện thì chưa đủ.Trong họat động này còn thiếu vắng sự tham gia của các nhà khoa học, viện nghiên cứu, vai trò của ngân hàng, cơ quan tuyền truyền v.v. Để thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng cần giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ của doanh nghiệp với các hộ trong sản xuất nông nghiệp, không đơn giản chỉ là hỗ trợ vốn, đầu tư, hạ thấp lãi suất tín dụng như đã làm trong thời gian qua. Vấn đề chính  là tạo sự gắn kết thực sự bền vững trên nền tảng kinh tế lợi ích giữa doanh nghiệp với nông dân. Nếu cứ rót vốn vào các doanh nghiệp nhà nước để thu mua nông sản thì kết quả rất hạn chế. Trường hợp này, chỉ áp dụng đối với những hợp đồng tiêu thụ (hoặc xuất khẩu) lớn có sự cam kết của Nhà nước. Cần nghiên cứu cơ chế Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho khâu lưu thông (chủ yếu phát triển kết cấu hạ tầng thương mại) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có các HTX kiểu mới, các trang trại làm chủ thể ký hợp đồng kinh tế hai chiều để tiêu thụ nông sản. 
(4) Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hộ là quá trình hai mặt vừa tích cực vừa tiêu cực, có rủi ro do cơ cấu kinh tế mới mang lại. Tâm lý nông dân rất ngại sự thay đổi và không chắc chắn, nhất là khi sản xuất nông nghiệp đang là nguồn thu nhập chính và duy nhất đối với hộ, do đó cần nghiên cứu các hướng chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và chuyển dịch sang các họat động phi nông nghiệp phát triển bền vững, cho thu nhập cao và ổn định thì cần phải có thời gian, thận trọng tiến hành dần từng bước, không thể nóng vội, chủ quan. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hộ phải đi đôi với đảm bảo ổn định và nâng cao thu nhập, duy trì và bảo tồn văn hóa làng xã.

(5) Trong quá trình CNH-HĐH, phát triển công nghiệp và dịch vụ tất yếu dẫn đến chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp. Trong bối cảnh đó sẽ có những nông dân buộc phải rời bỏ nông nghiệp do không còn đất canh tác. Việc hỗ trợ nông dân mất đất không chỉ bằng đền bù mà quan trọng hơn là đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho họ. Đối với lao động trẻ, có trình độ văn hóa, việc chuyển đổi nghề nghiệp tương đối thuận lợi. Nhưng đối với những lao động trung tuổi, vốn là lực lượng lao động chính của hộ, hầu hết thời gian từ nhỏ đến lớn làm nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sẽ phức tạp hơn. Trong khi đó, hầu hết các dự án phát triển phi nông nghiệp mới chỉ dừng ở đền bù giải phóng mặt bằng, ít khi chú ý đến nông dân sau thu hồi đất sẽ sinh sống bằng cách nào? Vì vậy cần nghiên cứu đầy đủ về tình trạng của các hộ này để đưa ra quy định phù hợp về chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị thu hồi đất trong các dự án có thu hồi đất của nông dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho họ./.
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